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(Thời gian thực hiện: 3 tiết)

TP. Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2004

Tiết 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ QUY HOẠCH THUỶ NĂNG
Giới thiệu khái quát về hệ thống sông ngòi và tiềm năng thuỷ điện của Việt Nam

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có lượng mưa tương đối lớn phân bố đều trên toàn bộ lãnh thổ với tổng lượng trung bình nhiều năm khoảng 1860 mm. Nếu xét tính với các sông suối có chiều dài lớn hơn 10km thì Việt Nam có khoảng trên 2200 sông suối nằm trên địa hình đồi núi nối liền với vùng đồng bằng và chảy ra biển. Chính vì vậy, Việt Nam là quốc gia có nguồn thuỷ năng khá phong phú. Tổng lượng thuỷ năng tiềm tàng được ước tính khoảng 300 tỷ KWh/năm. Trong đó, hệ thống sông Hồng chiếm khoảng 120 tỷ KWh/năm (41%); sông Đồng Nai chiếm 27,35 tỷ KWh/năm (9%); sông Sê San thuộc lưu vực sông Mê Kông chiếm 16,46 tỷ KWh/năm (5%). 
Nếu xem xét về mặt địa hình, tổng lượng thuỷ năng kỹ thuật khoảng 17.500 MW (khoảng hơn 360 công trình lớn nhỏ [công suất lớn hơn 10MW] với tổng điện lượng khoảng 72 tỷ KWh/năm. Tổng công suất của các công trình nhỏ có công suất nhỏ hơn 10 MW ước khoảng 2000 MW.

Hiện tại, tổng công suất lắp máy của các nhà máy thuỷ điện khoảng 3000 MW chiếm khoảng 17% tổng trữ năng lý thuyết tương ứng với tổng điện lượng 12 tỷ KWh/năm.

Tổng công suất của các nhà máy thuỷ điện phát triển trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 khoảng 12000-14000 MW với tổng điện năng khoảng 50-60 tỷ KWh/năm.
Khái quát về các dạng thuỷ năng  
Thuỷ năng là năng lượng tiềm tàng trong nước. Môn học thuỷ năng là ngành khoa học nghiên cứu sử dụng và khai thác các nguồn năng lượng nước. Năng lượng nước thể hiện dưới 3 dạng đó là: hoá năng, nhiệt năng và cơ năng.

Hoá năng của nước được thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối hoà tan các loại đất đồi trong nước sông. Nhiệt năng của nước thể hiện ở sự chênh lệch nhiệt độ giữa lớp nước trên mặt và dưới đáy sông, biển; giữa nước trên mặt đất và trong các hầm mỏ nước ngầm. Hai dạng năng lượng này của nước tuy có trữ lượng nhưng hiện nay chưa khai thác được. Cơ năng của nước thiên nhiên thể hiện trong mưa rơi, trong dòng chảy của sông suối, trong sóng nước và thủy triều, v.v...
Theo ước tính năng lượng sóng biển tính cho một 1km bờ biển châu Âu của Đại Tây Dương có công suất trung bình khoảng 100.000 kW. Tuy nhiên, công suất của sóng thất thường và thay đổi rất nhiều, muốn sử dụng phải giải quyết rất nhiều vấn đề kỹ thuật phức  tạp.

Năng lượng thuỷ triều rất lớn, tuy không đều nhưng có chu kỳ rõ rệt, nên việc khai thác nguồn năng lượng này có khả năng thực tế. Hạn chế của việc phát triển thuỷ điện thuỷ triều là chi phí xây dựng quá lớn do phải đắp những đập quá dài và lớn để khoanh các eo biển, mặt khác những vùng độ cao của sóng thấp từ 1-2 mét thì giá thành của điện lượng thường rất đắt do công suất nhỏ và thời gian hoạt động ít. Ở nước ta, tuy có bờ biển dài, nhưng hiện nay chưa đủ số liệu để kết luận về khả năng khai thác dạng năng lượng này và hiệu ích kinh tế  của nó.
Năng lượng của các dòng sông là nguồn năng lượng rất lớn và khai thác dễ dàng. Năng lượng tiềm tàng trong sông thể hiện ở sức tải bùn cát, các vật trôi, ở sức bào mòn, xói lỡ bờ sông, lòng sông, ở công sinh ra để vận chuyển khối nước. Theo số liệu sơ bộ, nước ta có trên 1000 sông suối với trữ năng tiềm tàng khoảng 260-280 tỷ kWh. Trong số đó, các sông Đà, Lô, Đồng Nai có nguồn năng lượng lớn.

Tính công suất và điện lượng cho một đoạn sông

Muốn biết năng lượng tiềm tàng của dòng chảy trong một đoạn sông (hình 1) từ mặt cắt 1-1 đến mặt cắt 2-2, ta xét năng lượng mà khối nước di chuyển trong đoạn ấy đã tiêu hao đi, nghĩa là hiệu số năng lượng giữa 2 mặt cắt đó.





E1-2=E1-E2
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Hình 1
Căn cứ vào phương trình Becnuli thì năng lượng tiềm tàng chứa trong thể tích nước W(m3) khi chảy qua mặt cắt 1-1 trong thời gian t giây sẽ là:
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[1-1]
Trong đó:


Z1: 
Cao trình mặt nước tại mặt cắt 1-1

P1: 
Áp suất trên mặt nước tại mặt cắt 1-1

(: 
Trọng lượng thể tích 1m3 nước bằng 9,81 x 103 (N/m3)

V1:
Vận tốc dòng chảy tại mặt cắt 1-1

(1:
Hệ số xét đến sự phân bố không đều của lưu tốc tại mặt cắt 1-1
g: 
Gia tốc trọng trường

Giả thiết trên đoạn sông từ mặt cắt 1-1 đến mặt cắt 2-2 không có sông nhánh đổ vào nghĩa là coi lượng nước W chảy qua mặt cắt 1-1 đến 2-2 không đổi. 

Khi lượng nước chảy qua mặt cắt 2-2 trong thời gian t giây sẽ có năng lượng tiềm tàng là:
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[1-2]
Ý nghĩa của các ký hiệu cũng tương tự như trong biểu thức [1-1].
Như vậy, năng lượng tiềm tàng của đoạn sông sẽ là:
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  (jun) 
[1-3]
Phân tích biểu thức [1-3] ta thấy năng lượng tiềm tàng E1-2 chính là công sản ra trong t giây để chuyển khối nước là W từ trên xuống với cột nước toàn phần là: 
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[1-4]
Nghĩa là:

E1-2=H1-2 W ( (jun)
 [1-5]
Xem xét cột nước toàn phần chúng ta thấy nó gồm 3 thành phần:

· Cột nước địa hình: Hđh=Z1-Z2
· Cột nước áp suất:
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· Cột nước lưu tốc: 
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 Biểu thức [1-4] lúc này có thể viết:
H1-2=Hñh+Has+Hlt

H1-2=Htónh+Hlt vôùi Htónh=Hñh+Has
Trên thực tế, các trị số áp suất P1, P2 tại hai đầu của đoạn sông nghiên cứu thường chênh lệch rất nhỏ. Mặt khác, do lưu lượng trong đoạn sông thay đổi không đáng kể nên khi các đặc trưng về hình dạng của hai mặt cắt lòng sông gần giống nhaucũng sẽ cho hai trị số lưu tốc V1, V2 gần bằng nhau và hệ số phân bố lưu tốc (1,(2 gần giống nhau, nghĩa là ta có thể coi:
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Vì vậy, công thức [1-3] có thể viết dưới dạng đơn giản như sau:

E1-2=(Z1-Z2) W ( (jun) 
[1-6]
Xuất phát từ biểu thức [1-3],[1-5],[1-6] ta có thể biểu diễn năng lượng tiềm tàng cho bất kỳ đoạn sông nào bằng công thức chung:

E=H.W.( (jun) 
[1-7]
Nếu thay W=Q.t và (=9,81 x 103 (N/m3) ta sẽ được:

E=9,81 x 103 H.Q.t (Jun) 
[1-8]
Nếu thay đơn vị điện lượng Jun bằng KWh (kilô oát giờ) và biết 1KWh=3600 x 103 Jun ta sẽ có: 
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[1-9]
Từ biểu thức [1-8], [1-9] ta có thể xác định được công xuất của dòng nước trong một đoạn sông.

Công suất là công tiêu hao trong một đơn vị thời gian nên:

N=E/t

Ta biết 1W=1Jun/s=1Nm/s , thay vào công thức [1-8] ta có:

N=9,81  x 103 x Q x H (oaùt) viết tắt đơn vị là W 
 [1-10]
Nếu thay đơn vị công suất bằng KW (1KW=1000 W) ta sẽ có:

N=9,81  x Q x H (KW)  [1-11]
Trên đây, ta tìm được công thức quan trọng nhất để đặc trưng cho năng lượng thiên nhiên của một đoạn sông. Trong đó công thức [1-11] được xem là công thức cơ bản nhất để tính toán thuỷ năng.

Trong thực tế khảo sát, điều tra trữ lượng thuỷ năng thường chỉ dùng công thức N=9,81 QH là đủ và thuận tiện vì trị số của nó không phụ thuộc vào thời gian t. Khi muốn tính E chỉ cần nhân N với t là được.

Công suất của trạm thuỷ điện

Muốn khai thác thuỷ năng để phát điện, cần phải xây dựng trạm thuỷ điện gồm các công trình đập, hồ chứa và các công trình khác cũng như các thiết bị máy móc thuỷ lực, cơ điện. Tổn thất thuỷ năng ở trạm thuỷ điện do lưu lượng mất đi vì bốc hơi, ngấm theo các đường nước ngầm, thấm qua lòng hồ, vai đập, thân đập, rò rỉ qua công trình; mặt khác nhiều khi tuốc bin không đủ năng lực tháo lưu lượng lớn, công trình cũng không đủ khả năng trữ nước thừa nên phải xả bỏ một phần lưu lượng. Tổn thất năng lượng còn do hao tổn cột nước khi chảy qua cửa lấy nước, đường ống hoặc kênh, chảy qua tuốc bin, cũng như các tổn thất năng lượng khác trong máy phát điện và hệ thống truyền động.
Do những tổn thất nói trên, công suất của nhà máy thuỷ điện bao giờ cũng nhỏ hơn công suất thiên nhiên tính theo công thức [1-11].

Công thức để xác định công suất của trạm thuỷ điện là:

N=9,81  x Q x H x ( (KW)  
[1-12]

Trong công thức này, lưu lượng Q đã trừ mọi tổn thất lưu lượng; cột nước cũng đã trừ đi tổn thất cột nước qua các công trình. Ngoài ra, để thể hiện tổn thất qua máy móc thiết bị trong công thức còn có hệ số (. Hệ số ( được gọi là hiệu suất của trạm thuỷ điện. Hiẹu suất này bao giờ cũng nhỏ hơn 1 và bằng:

(=(TB x (mf x (tñ

Trong đó:

· (TB : hiệu suất của tuốc bin

· (mf : hiệu suất của máy phát điện

· (tđ: hiệu suất truyền động.

Nếu tuốc bin và máy phát nối liền trục không qua bộ truyền động thì (tđ=1

Điện lượng của trạm thuỷ điện là điện lượng thực tế trạm phát ra đầu thanh cái. Trị số điện lượng E phụ thuộc công suất và thời gian làm việc của trạm và được tính như sau:
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[1-13]
Trong đó: 
ti là thời đoạn mà trạm làm việc với công suất Ni


n: là số thời đoạn làm việc của trạm.

Nguyên lý khai thác thuỷ năng

Từ công thức tính công suất dòng nước thiên nhiên [1-11] và công suất của trạm thuỷ điện [1-12], ta thấy Q, H, ( càng lớn thì công suất càng lớn. Trước hết xét về cột nước, trong sông suối thiên nhiên, tuy lòng sông có chỗ dốc nhiều, có chỗ dốc ít, nhưng thường thoải dần, ít có thác tự nhiên; vì vậy muốn có được cột nước tương đối lớn phải tìm biện pháp tập trung cột nước. Mặt khác phải làm cho lưu lượng thích ứng với nhu cầu dùng nước, phát điện; chẳng hạn tập trung nước mùa lũ để cung cấp đều đặn cho mùa kiệt, tăng công suất mùa kiệt. Ngoài ra, muốn công suất của trạm thuỷ điện phát ra lớn, phải có máy móc thiết bị tốt, có hiệu suất cao.

Tóm lại, muốn khai thác thuỷ năng , cần giải quyết ba vấn đề:

· Tập trung cột nước H

· Tập trung và điều tiết lưu lượng Q

· Nâng cao hiệu suất của các thiết bị cơ điện.
Quy hoạch khai thác thuỷ năng

Khái quát về công tác quy hoạch và khai thác thuỷ năng
Nước rất cần cho cuộc sống hàng ngày của con người cũng như cho mọi ngành kinh tế quốc dân để duy trì và phát triển sản xuất phục vụ đời sống nhân dân.

Để có thể khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước phải có sự phân tích nghiên cứu kỹ khả năng và điều kiện thiên nhiên của nguồn nước: nguồn nước nhiều hay ít, sự phân bố của nó, điều kiện khai thác và các biện pháp khai thác, nghĩa là phải tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch khai thác nguồn nước hay nói một cách khác là phải quy hoạch thuỷ lợi.
Quy hoạch thuỷ lợi phải được nghiên cứu xây dựng dựa trên cơ sở:

· Kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế quốc dân có liên quan đến vấn đề dùng nước

· Đặc điểm khả năng của các nguồn tài nguyên nước.

Quy hoạch thuỷ lợi là quy hoạch tổng hợp các mặt liên quan về nước như trị thuỷ, tưới, cung cấp nước cho công nghiệp và dân sinh, giao thông vận tải thuỷ, nuôi cá, phát điện, v.v…

Trong quy hoạch thuỷ lợi, các vấn đề thuỷ lợi được nghiên cứu kỹ lưỡng trên nguyên tắc cân bằng thuỷ lợi, tức là cân bằng giữa khả năng đáp ứng của nguồn nước và nhu cầu nhiều mặt của các ngành trong toàn bộ lưu vực hoặc khi cần thiết cân bằng thuỷ lợi trong những lưu vực lân cận có liên quan trên nguyên tắc điều hoà quyền lợi giữa các vùng và các ngành kinh tế quốc dân để lợi dụng tổng hợp nguồn nước một cách tương đối triệt để và hợp lý nhất.

Việc cân bằng thuỷ lợi thường phải tiến hành hai  ba vòng hoặc hơn nữa tuỳ tình hình cụ thể hơn giản hay phức tạp.
Thường muốn lập quy hoạch tổng hợp phải tiến hành quy hoạch từng mặt rồi cân bằng thuỷ lợi tổng hợp, khi phát sinh các mâu thuẫn chưa giải quyết được lại phải điều chỉnh quy hoạch từng mặt rồi lại cân bằng thuỷ lợi một lần nữa, v.v…

Khi làm quy hoạch từng mặt, nếu càng lưu ý đến yêu cầu của các ngành liên quan bao nhiêu thì khi cân bằng thuỷ lợi trong quy hoạch tổng hợp các ít mâu thuẫn bấy nhiêu.

Quy hoạch khai thác thuỷ năng là một mặt của quy hoạch thuỷ lợi, nhằm lập phương án sử dụng nguồn năng lượng nước để phát điện, hay nói cách khác, quy hoạch khai thác thuỷ năng là quy hoạch về phát triển thuỷ điện trong quy hoạch thuỷ lợi nói chung.

Thuỷ điện thường giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển thuỷ lợi vì:

· Nguồn thu do ngành thuỷ điện trong công trình lợi dụng tổng hợp thường rất cao, mặt khác thuỷ điện thường phát huy hiệu ích nhanh hơn các ngành tham gia lợi dụng tổng hợp, chẳng hạn công trình tuy chưa xây xong nhưng có thể phát điện, trong khi chống lũ, giao thông thuỷ qua âu tàu thường chỉ phát huy khi công trình đã hoàn thành.

· Các đoạn sông phần thượng nguồn phần lớn là thích hợp với yêu cầu phát triển thuỷ điện, còn các ngành khác chỉ hưởng lợi nhờ vào khả năng điều tiết nguồn nước mùa kiệt của công trình đó, làm giảm nhẹ nhiệm vụ điều tiết của công trình phía dưới, v.v…
· Nếu thuỷ điện được phát triển, nhất là các trạm thuỷ điện có hồ điều tiết dài hạn trên các nhánh sông và thành hệ thống các bậc thang công trình trên sông thì yêu cầu của các ngành khác (như giảm lưu lượng lũ để chống lụt, tăng lưu lượng mùa kiệt để cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh, giao thông thuỷ) đều có thể thoả mãn hoàn toàn hoặc một phần.
Khi làm quy hoạch khai thác thuỷ năng phải tính đến khả năng nguồn nước, điều kiện thiên nhiên, và khả năng khai thác, lựa chọn sơ đồ khai thác thuỷ năng lợi nhất, đồng thời phải đảm bảo giải quyết những yêu cầu cơ bản về nước của các ngành khác.

Mục đích của việc quy hoạch khai thác thuỷ năng là chọn ra được sơ đồ khai thác hợp lý cho một con sông, một lưu vực và toàn vùng. Trên cơ sở phân tích các yêu cầu phát triển kinh tế và khả năng của các công trình dự kiến cũng như điều kiện xây dựng mà nghiên cứu đề xuất kế hoạch dài hạn và từng bước để xây dựng các công trình trong quy hoạch.
Nội dung quy hoạch khai thác thuỷ năng

Nội dung quy hoạch khai thác thuỷ năng có thể tóm tắt như sau:
· Trên cơ sở tài liệu điạ hình, địa chất vùng rộng và một phần qua quan sát thực địa tính ra trữ năng lý thuyết của lưu vực và toàn miền để đánh giá mật độ phân bố trữ năng.

· Xem xét các vị trí có thể xây dựng công trình thuỷ điện, từ đó tính toán trữ năng kỹ thuật để có khái niệm rõ ràng về khả năng, mức độ khai thác thuỷ năng với điều kiện thiên nhiên có thể cho phép.

· Trên cơ sở trữ năng kỹ thuật, xem xét các vị trí công trình có thể xây dựng một cách kinh tế, lại cân đối và phù hợp với các ngành dùng nước khác, để có kết luận về trữ năng kinh tế làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, khai thác từng bước nguồn thuỷ năng và kiến nghị các công trình xây dựng đợt đầu.
 Để tiến hành công tác quy hoạch, trước hết cần phải chuẩn bị các tài liệu cơ bản như tài liệu địa hình, địa chất, khí tượng, thuỷ văn, dân sinh, kinh tế, v.v…
Công tác tài liệu cơ bản được tiến hành theo nguyên tắc thu thập, phân tích, đánh giá và chỉnh lý các tài liệu sẵn có. Những vấn đề còn thiếu, chưa rõ, sẽ tiến hành điều tra khảo sát để bổ sung , hoàn chỉnh.

Yêu cầu tài liệu trong giai đoạn quy hoạch như sau:

· Tài liệu điạ hình

Các tài liệu địa hình phục vụ cho việc phân chia con sông ra các đoạn, các bậc để khai thác, xác định vùng tuyến công trình, xác định khối lượng công trình và diện tích ngập lụt

Các tài liệu địa hình phải xuất phát từ hệ thống toạ độ cơ bản của nhà nước. 

· Tài liệu địa chất và địa chất thuỷ văn

Cần thu thập các tài liệu về đặc điểm địa chất của vùng quy hoạch, dự kiến các đoạn có thể bố trí công trình, đi thực địa nghiên cứu xác định các đoạn thung lũng sông đã dự kiến và phát hiện các đoạn khác nếu có.
Các tài liệu trắc hội địa chất của các đoạn sông để xác định điều kiện địa chất công trình cho các vùng tuyến cũng như vùng hồ

Tài liệu địa chất đã được thu thập chỉnh lý và thăm dò, khảo sát, bổ sung và xác minh phải làm rõ được tình hình cấu tạo địa chất, cấu tạo thạch họccủa nền cơ bản và tầng phủ lòng sông, vai đập, tính chất nứt nẻ và độ thấm của đất đá, nền móng và vai đập
Công tác đo đạc và khảo sát địa chất thuỷ văn có nhiệm vụ đánh giá chung những tổn thất về thấm trong vùng đầu mối công trình, khả năng mất nước sang lưu vực khác qua hai bên bờ hồ

Ngoài ra, công tác khảo sát thăm dò địa chất cho giai đoạn quy hoạch phải cung cấp số liệu về tình hình trữ lượng của vật liệu xây dựng cho các công trình nghiên cứu. Kinh nghiệm thực tế cho thấy chỉ khi nào trữ lượng vật liệu xây dựng (đất, đá, sỏi, cát,…) gấp 2, 3 lần khối lượng yêu cầu mới coi là đủ đáp ứng cho việc khai thác sử dụng sau này.

· Tài liệu khí tượng thuỷ văn

Các tài liệu khí tượng thuỷ văn sẽ cung cấp những số liệu đặc trưng cho các quy luật về các yếu tố khí tượng thuỷ văn, làm rõ các chế độ thuỷ văn và khí tượng để phục vụ tính toán công trình và cân bằng thuỷ lợi trong quy hoạch.

Các tài liệu khí tượng phải bao gồm trị số bình quân nhiều năm, cực đại, cực tiểu của các yếu tố: nhiệt độ không khí, mưa, bốc hơi, gió,…

Các tài liệu thuỷ văn phải bao gồm các đặc trưng về dòng chảy, chế độ dòng chảy (mực nước, lưu lượng, tổng lượng dòng chảy, v.v…), đặc trưng về dòng chảy rắn, chế độ nước ngầm, v.v…

· Tài liệu về dân sinh và kinh tế

Các tài liệu về dân sinh, kinh tế phải nêu rõ được hiện trạng và phương hướng phát triển của nền kinh tế quốc dân trong vùng hưởng lợi của các công trình quy hoạch.

Phải xác định ít nhất 2 mức phát triển kinh tế làm mốc cho tính toán thiết kế công trình, phải nêu được yêu cầu về cung cấp đảm bảo nước, điện cho các ngành kinh tế theo quy mô phát triển của chúng.

Phải phân tích đánh giá các tài nguyên thiên nhiên, khả năng và triển vọng khai thác chúng, khả năng về nguồn lao động để phục vụ cho việc xây dựng công trình và phát triển công nông nghiệp trong vùng.

Phải phối hợp với các ngành nghiên cứu về ý nghĩa tạo vùng dân cư, kinh tế liên quan đến việc thực hiện quy hoạch khai thác thuỷ năng, dự kiến tình hình phát triển dân số trong vùng hưởng lợi.

Phải đánh giá tổn thất ngập lụt, đền bù ngập lụt lòng hồ.
Tiết 2. GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TÍNH TOÁN THUỶ NĂNG CHO BẬC THANG CỦA HỆ THỐNG
Giới thiệu khái quát về hệ thống sông ngòi và tiềm năng thuỷ điện của Việt Nam 
Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa có lượng mưa tương đối lớn phân bố đều trên toàn lãnh thổ với tổng lượng trung bình nhiều năm khoảng 1860 mm

Nếu xét tính với các sông suối có chiều dài trung bình lớn hơn 10 km thì Việt Nam có khoảng trên 2200 sông suối nằm trên địa hình đồi núi nối liền với các vùng đồng bằng và chảy ra biển. Chsinh vì vạy Việt Nam là quốc gia có nguồn thuỷ năng khá dồi dào phong phú.Tổng lượng thuỷ năng tiềm tàng ứơc tính khoảng 300 tỷ KWh/năm. Trong đó hệ thống sông Hồng chíêm khoảng 120 tỷ KWh/năm (41%); sông Đồng Nai chiếm 27,35 tỷ KWh/năm (9%); sông Sêsan thuộc lưu vực sông Mê kông chiếm 16,46 tỷ KWh/năm (5%).

Nếu xem xét về mặt địa hình , tổng lượng thuỷ năng kỹ thuật  khoảng 17.500 MƯ ( khoảng hơn 360công trình lớn nhỏ [công suất lớn hơn 10MW] với tổng điện lượng khoảng 72 tỷ KWh/năm. Tổng công suất của các công trình nhỏ có công suất nhỏ hơn 10 MW ướckhoảng 2000 MW. 

Hiện tại công suất lắp máy của các nhà máy thuỷ điện khoảng 3000 MW chiếm khoảng 17% tổng trữ năng lý thuyết tương ứng với tổng điện lượng 12 KWh/năm.
Thống kê tiềm năng thuỷ điện các sông suối trên lãnh thổ Việt Nam được tổng hợp như bảng sau :
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Công suất 

(MW)

Điện lượng 

(GWh/naêm)

I.     Sông Đà (Sơn La-Lai Châu)

7080.0

31948.0

II.    Sông Mã-Sông Chu (Thanh Hoá)

640.0

2345.8

III.   Sông Chảy (Yên Bái)

228.0

976.5

IV.   Sông Lô Gâm (Tuyên Quang)

844.0

3802.5

V.    Sông Cả (Nghệ An)

490.0

2016.0

VI.   Sông Vũ Gia Thu Bồn (Quảng Nam)

875.0

3166.5

VII.  Sông Ba

666.0

2570.2

VIII. Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

490.0

2016.0

IX.   Sông Sê San (Gia Lai -Kon Tum)

1592.0

7163.0

X.    Sông Sre Pok (Đắc Lắc)

427.0

2042.5

XI.   Sông Đồng Nai

2713.0

10807.8

TỔNG CÔNG TRÌNH LỚN

16045.0

68854.8

TỔNG CÔNG TRÌNH NHỎ

1604.5

6885.5

TỔNG 

17649.5

75740.3


Giới thiệu khái quát về hệ thống sông ngòi và tiềm năng thuỷ điện của lưu vực sông Đồng Nai 


Hệ thống sông Đồng Nai gồm có dòng chính sông Đồng Nai; sông Bé, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ nằm về phía hữu ngạn sông Đồng Nai và sông La Ngà nằm về phía tả ngạn sông Đồng Nai. 


Diện tích lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tính đến cửa Soi Rạp là 40000 km2.  Lượng mưa trung bình trên toàn lưu vực khoảng 2000mm.

- Sông Đồng Nai bắt nguồn từ dãy núi Lang Bian của Nam Trường Sơn bởi 2 nhánh Đa Nhim và Đa Dung. Phần trung lưu sông Đồng Nai được kể từ sau hợp lưu 2 nhánh Đa Nhim và Đa Dung đến thác Trị An. Diện tích lưu vực sông Đồng Nai tính đến thác Trị An là 14800 km2, cung cấp cho hạ lưu lượng dòng chảy bình quân nhiều năm là 15,75 tỉ m3. Hạ lưu sông Đồng Nai được kể từ sau thác Trị An đến cửa Soi Rạp, có chiều dài 150 km. Sông đi qua vùng đồng bằng, lòng sông rộng sâu, độ dốc nhỏ , thủy triều ảnh hưởng đến tận chân thác Trị An. Chiều dài dòng chính tính đến cửa Soi Rạp là 620 km. Tổng lượng dòng chảy năm của sông Đồng Nai đổ ra biển Đông là 32 tỉ m3. Hiện tại trên nhánh Đa Nhim-thượng nguồn sông Đồng Nai đã có hồ chứa thuỷ điện Đơn Dương có dung tích hữu  ích 156 triệu m3 chắn với diện tích lưu vực 775 km2 , cung cấp nước cho nhà máy thuỷ điện Đa Nhim vớiù công suất lắp máy160MW và tưới cho 12800 ha đất thuộc tỉnh Ninh Thuận. Trên phần cuối trung lưu sông Đồng Nai đã có hồ chứa thuỷ điện Trị An có diện tích lưu vực 14800 km2 và công suất lắp máy 400MW. Theo dự kiến đến năm 2003, hồ chứa thuỷ điện Đại Ninh sẽ được xây dựng trên cuối sông Đa Nhim (cuối thượng lưu sông Đồng Nai) để chuyển nước sang sông Luỹ để phát điện, kết hợp tưới và cung cấp nước cho khu vực khô hạn ven biển này. Ngoài ra, trên sông Đồng Nai dự kiến có nhiều bậc thang thuỷ điện nhằm khai thác nguồn thuỷ năng dồi dào của dòng sông này. Tuy nhiên những bậc thang có tính khả thi được kể đến trong tính toán nghiên cứu này gồm hệ công trình Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, và công trình Đồng Nai 8.

- Sông La Ngà là phụ lưu bên trái dòng chính Đồng Nai , bắt nguồn từ vùng núi cao của Di Linh  (1500-1600m) và Bảo Lộc (1300m), đổ vào dòng chính  tại vị trí  cách thác Trị An 40 km về phía thượng lưu. Chiều dài sông 290 km, diện tích lưu vực 4100 km2, hàng năm bổ sung cho dòng chính Đồng Nai lượng nước gần 4,8 tỉ m3. Trên sông La Ngà đã xây dựng hệ công trình hồ chứa thuỷ điện Hàm Thuận- Đa Mi với tổng công suất lắp máy là 475 MW. Sau hệ công trình này, dự kiện cuối phần trung lưu La Ngà sẽ xây dựng đập dâng Tà Pao tận dụng nguồn nước được điều tiết từ công trình thượng nguồn Hàm Thuận-Đa Mi để tưới cho 22000ha khu vực Tánh Linh, Đức Linh.

- Sông Bé là phụ lưu lớn nằm bên phải sông Đồng Nai, bắt nguồn từ vùng núi  phía Tây của  Nam Tây Nguyên sát với biên giới Việt Nam-Cam Pu Chia có cao độ 850-900 mét. Sông Bé dài 350km, diện tích lưu vực 7650 km2. Sông đổ vào dòng chính Đồng Nai tại vị trí sau thác Trị An  khoảng 6 km với lượng nước  hàng năm gần 7,9 tỉ m3. Trên thượng nguồn sông Bé đã có hồ chứa thuỷ điện Thác Mơ chắn diện tích lưu vực 2200 km2, có dung tích hữu ích 1250 triệu m3 và nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy là 150 MW. Kế tiếp Thác Mơ,  công trình hồ chứa Cần Đơn hiện đang được xây dựng tại vị trí có diện tích lưu vực 3440 km2 để phát điện với công suất lắp máy là 72 MW và tưới cho 4000 ha đất huyện Lộc Ninh. Theo dự kiến, trên sông Bé còn có 2 bậc thang quan trọng nữa đó là hồ chứa Srok Phu Miêng dùng để phát điện và tưới, và công trình Phước Hoà - bậc thang cuối cùng có nhiệm vụ dự kiến là tưới 18100 ha, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp tỉnh Bình Dương cũng như phía nam huyện Bình Long tỉnh Bình Phước, chuyển nước sang hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn để đảm nhận nhiệm vụ mở rộng khu tưới trên lưu vực sông Sài Gòn và ven sông Vàm Cỏ Đông, đẩy mặn, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. 

- Sông Sài Gòn bắt nguồn từ vùng đồi Lộc Ninh có cao độ khoảng 200 mét. Đoạn đầu sông chảy gần như dọc theo biên giới Việt Nam- Cam Pu Chia, đến hợp lưu với suối Sanh Đôi  sông đổi sang hướng Tây Bắc-Đông Nam cho đến khi đổ vào sông Đồng Nai. Trên sông Sài Gòn, công trình hồ chứa Dầu Tiếng có diện tích lưu vực 2700 km2 là công trình lớn duy nhất. Hồ chứa có nhiệm vụ chủ yếu là tưới cho diện tích canh tác của các tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và một phần các huyện thuộc tỉnh Long An . Từ sau đập Dầu Tiếng sông đi qua vùng đồng bằng , chịu tác động của triều. Toàn bộ chiều dài sông 280 km, diện tích lưu vực 4500 km2. Lượng dòng chảy năm sông Sài Gòn đổ vào sông Đồng Nai là 2,96 tỉ m3.

- Sông Vàm Cỏ là phụ lưu cuối cùng của sông Đồng Nai, hình thành từ 2 nhánh  Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây  nhập vào sông Nhà Bè (đoạn cuối của sông Đồng Nai) tại vị trí cách cửa Soi Rạp 15 km. 

+ Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng đồi Cam Pu Chia  có cao độ 20-30 mét, sông dài 220 km. Diện tích lưu vực tính đến Gò Dầu Hạ  là 5650 km2, có lượng dòng chảy bình quân nhiều năm là 3,1 tỷ m3. 

+ Vàm Cỏ Tây bắt nguồn từ vùng Prây-Veng của Cam Pu Chia , hợp với sông Vàm Cỏ Đông tại Nhật Ninh cách cửa sông Vàm Cỏ 36 km. Mùa khô lưu lượng tự nhiên rất nhỏ, mùa mưa sông nhận nước từ Đồng Tháp Mười về cho sông Vàm Cỏ . Cả 2 sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đều chịu tác động của triều , lòng sông sâu , rộng và độ dốc nhỏ.


Hiện tại cũng như dự kiến trong tương lai, trên sông Vàm Cỏ không có công trình hồ chứa nào.  Do đó, trong tính toán cân bằng này chúng tôi không xét đến hệ thống sông Vàm Cỏ.

	CÁC CÔNG TRÌNH BẬC THANG THUỶ ĐIỆN TRÊN HỆÏ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

	TT

 
	TÊN 

CÔNG TRÌNH
	Lưu vực

(Km2)
	Nlm

(MW)
	Eo

(GWh)
	Ghi chú

 
	TT

 
	TÊN 

CÔNG TRÌNH
	Lưu vực

(Km2)
	Nlm

(MW)
	Eo

(GWh)
	Ghi chú

 

	I. DÒNG CHÍNH ĐỒNG NAI
	II. SÔNG LA NGÀ

	1
	Da D.Thöôïng
	502
	17
	77
	Dự kiến
	1
	Bảo Lộc
	1160
	24
	129
	Dự kiến

	2
	Hồ Da Nhim 
	775
	160
	1026
	Đã có
	2
	 Hàm Thuận
	1280
	300
	975
	Đã có

	3
	Hồ Đại Ninh 
	1156
	300
	1178
	Ñang XD
	3
	Da Mi
	83
	172
	568
	Đã có

	4
	 Đồng Nai 1
	1212
	55
	247
	Dự kiến
	4
	La Ngà 3
	2000
	32
	165
	Dự kiến

	5
	 Đồng nai 2
	1860
	78
	340
	Dự kiến
	 
	Coâäng
	 
	528
	1837
	 

	6
	 Đồng Nai 3
	2420
	240
	794
	Dự kiến
	III. SÔNG BÉ 

	7
	 Đồng Nai 4
	2703
	270
	906
	Dự kiến
	1
	Hồ Thác Mơ
	2200
	150
	608
	Đã có

	8
	Đập Đồng Nai 5
	4243
	173
	829
	Dự kiến
	2
	Hồ Cần Đơn
	3225
	72
	290
	Ñang XD

	9
	Đập Đồng Nai 6
	4843
	180
	773
	Dự kiến
	3
	Hồ S.Phu Miêng
	3822
	51
	238
	Ñang XD

	10
	 Đồng Nai 8
	7815
	194
	719
	Dự kiến
	4
	Hồ Phước Hoà
	5193
	 
	 
	 

	11
	 Trị An
	14025
	400
	1760
	Đã có
	 
	Coâäng
	 
	273
	1136
	 

	 
	Cộng
	 
	2067
	8648
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	2868
	11621
	 


Sơ đồ bậc thang thủy điện trên các dòng sông thuộc hệ thống lưu vực sông Đồng Nai được thể hiện như các hình vẽ sau 
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Giới thiệu khái quát về chương trìng tính toán thuỷ năng hệ thống sông Đồng Nai
Giao diện chính 

Trước đây, do phần mềm MITSIM được viết bằng ngôn ngữ FORTRAN và chạy trong môi trường DOS nên giao diện của chương trình chủ yếu là các dòng lệnh chính trên màn hình (Hình 4). Chương trình mới chạy trong môi trường WINDOWS có một hệ thống menu khá tiện lợi và thường thấy trong hệ điều hành WINDOW ngày nay. Để thực hiện các chức năng cần thiết người sử dụng chỉ nhắp chuột vào các nút tương ứng được thể hiện rõ trong hệ thống menu của chương trình (Hình 5).
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Hình 4 Giao diện của phần mềm tính toán cũ
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Hình 5  Hệ thống menu của phần mềm tính toán cải tiến

Phần xây dựng cấu trúc hệ thống (Network Editor)

Phần Network Editor này là một trong những phần mới đưa vào trong chưong trình. Phần này giúp cho người sử dụng dễ dàng hơn khi xây dựng cấu trúc của hệ thống. Trong phần này có thể đưa các bản đồ dưới dạng các ảnh bitmap vào chương trình và thông qua các bản đồ này người sử dụng dẽ dàng xây dựng cấu trúc mô hình bằng các loại công trình (nút) tương ứng đã được xây dựng sẵn trong chươn trình. Mỗi một loại nút này có các đặc tính khác nhau và được dự kiến sẵn trong mô hình (Hình 6). 
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Hình 6 Phần soạn thảo cấu trúc mô hình

Phần soạn thảo số liệu đầu vào

Các số liệu đầu vào có thể soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo ngoài chương trình. Trong chương trình này các số liệu vào có thể soạn thảo theo hệ thống soạn thảo văn bản có sẵn trong chương trình, hoặc soạn thảo theo hệ thống menu được xây dựng sẵn cho từng loại số liệu một như các hình sau. 
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Hình 7 Các chức năng soạn thảo phần số liệu vào cho chương trình

Phần truy xuất kết quả

Phần kết quả ra của chương trình cũng giống như phần chương trình cũ là các kết quả ra được lưu thành các file văn bản (text file). Tuy nhiên trong chương trình này kết quả ra có thể truy suất, thể hiện dưới dạng các bảng biểu, đồ thị thông qua các chức năng được xây dựng sẵn trong chương trình. Chương trình cũng bao gồm các chức năng về tính toán thống kê thể hiện trong việc trình bày kết quả tính toán trong chương trình. Các hình sau đây thể hiện phần kết quả ra của chương trình.
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Hình 8 Phần thể hiện kết quả tính toán của chương trình

ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI-SÀI GÒN

Nhận xét về trường hợp lưu vực ứng dụng

Lưu vực sông Đồng nai được đặc trưng rõ rệt bởi 2 phần chính:

· Phần thượng lưu kể từ phía hợp lưu sông Đồng Nai và sông Bé trở lên và phía thượng lưu công trình Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn. Phần thượng lưu bao gồm nhiều công trình thuỷ lợi như các hồ chứa thuỷ điện, hồ cấp nước tưới, công trình đập dâng công trình cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, công trình chuyển nước… Đây là vùng không chịu ảnh hưởng triều của biển Đông nên có thể ứng dụng mô hình cân bằng nước MITSIM để tính toán.

· Phần hạ lưu là phần còn lại bao gồm phía hạ lưu kể từ sau hợp lưu Đồng Nai-sông Bé, phía hạ lưu công trình Dầu Tiếng, và phần lưu vực sông Vàm Cỏ. Vùng hạ lưu là vùng chịu tác động mạnh mẽ của thuỷ triều biển Đông cũng như tác động lớn của dòng chảy từ phía thượng nguồn. Do đó để tính toán cân bằng nước cho khu vực này thì mô hình thuỷ lực chất lượng nước VRSAP của Phân Viện Khảo Sát Thuỷ Lợi Nam Bộ  được ứng dụng để tính toán. Các kết quả tính toán ứng với các phương án khai thác, sử dụng nước khác nhau ở phía thượng lưu được  tính toán từ mô hình MITSIM được xem xét như là phần đầu vào của mô hình thuỷ lực này.

Các phương án tính toán


Trong tính toán cân bằng, mốc thời gian 2005 được xem như là mốc thời gian hiện tại, các mốc năm 2010, 2015 và 2025 được chọn để tính toán yêu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp… Trên cơ sở nhu cầu sử dụng nước trong tương lai, khả năng hiện thực của các dự án khai thác, phương án tính toán được hình thành như sau:

Phương án hiện tại 2005 (PA1): 2221

- Trên sông Đồng Nai (có 2 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DRAN    

DRA




TRỊ AN

TA

- Trên sông La Ngà (có 2 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




HÀM THUẬN    
HT




ÑA MI


DM

- Trên sông Bé (có 2 công trình) : 


Tên CT       

Ký hiệu




THÁC MƠ    

TM




CẦN ĐƠN

CD

- Trên sông Sài Gòn (có 1 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DẦU TIẾNG    
DT

Phương án 2010 (PA2A): 3331

- Trên sông Đồng Nai (có 3 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DRAN    

DRA




ĐẠI NINH

DNI




TRỊ AN

TA

- Trên sông La Ngà (có 3 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




HÀM THUẬN    
HT




ÑA MI


DM




TÀ PAO

TP

- Trên sông Bé (có 3 công trình) : 


Tên CT       

Ký hiệu




THÁC MƠ    

TM




CẦN ĐƠN

CD




SROCKFUMIEÂNG
FM

- Trên sông Sài Gòn (có 1 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DẦU TIẾNG    
DT

Phương án 2010 (PA2B): 3341

- Trên sông Đồng Nai (có 3 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DRAN    

DRA




ĐẠI NINH

DNI




TRỊ AN


TA

- Trên sông La Ngà (có 3 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




HÀM THUẬN    
HT




ÑA MI


DM




TÀ PAO

TP

- Trên sông Bé (có 4 công trình) : 


Tên CT       

Ký hiệu




THÁC MƠ    

TM




CẦN ĐƠN

CD




SROCKFUMIEÂNG
FM




PHƯỚC HOÀ

PH

- Trên sông Sài Gòn (có 1 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DẦU TIẾNG    
DT

Phương án 2015 (PA3): 5341

- Trên sông Đồng Nai (có 5 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DRAN    

DRA




ĐẠI NINH

DNI




TRỊ AN

TA




ĐỒNG NAI 3

DN3




ĐỒNG NAI 4

DN4

- Trên sông La Ngà (có 3 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




HÀM THUẬN    
HT




ÑA MI


DM




TÀ PAO

TP

- Trên sông Bé (có 4 công trình) : 


Tên CT       

Ký hiệu




THÁC MƠ    

TM




CẦN ĐƠN

CD




SROCKFUMIEÂNG
FM




PHƯỚC HOÀ

PH

- Trên sông Sài Gòn (có 1 công trình) : 

Tên CT       

Ký hiệu




DẦU TIẾNG    
DT

Phương án 2025 (PA4): 6341

- Trên sông Đồng Nai (có 6 công trình) : 

Tên CT


Ký hiệu




DRAN    

DRA




ĐẠI NINH

DNI




TRỊ AN

TA




ĐỒNG NAI 3

DN3




ĐỒNG NAI 4

DN4




ĐỒNG NAI 8

DN8

- Trên sông La Ngà (có 3 công trình) : 

Tên CT

Ký hiệu




HÀM THUẬN    
HT




ÑA MI


DM




TÀ PAO

TP

- Trên sông Bé (có 4 công trình) : 


Tên CT

Ký hiệu




THÁC MƠ    

TM




CẦN ĐƠN

CD



SROCKFUMIEÂNG
FM




PHƯỚC HOÀ

PH

- Trên sông Sài Gòn (có 1 công trình) : 

Tên CT     

Ký hiệu




DẦU TIẾNG    
DT

Dữ liệu cần thiết 

Dữ liệu đầu vào cần thiết để chạy mô hình bao gồm:

Đối với mô hình MITSIM

· Tài liệu thuỷ văn dòng chảy tại các nút tính toán trong lưu vực

· Tài liệu về yêu cầu nước theo các thời điểm tính toán tại các nút trong lưu vực

· Tài liệu về các công trình hiện hữu cũng như dự kiến trong lưu vực.

Đối với mô hình thuỷ lực chất lượng nước

· Các số liệu về hệ thống sông ngòi vùng hạ lưu bao gồm chiều dài sông, độ dốc, mặt cắt ngang của các nhánh sông, ...

· Các số liệu về điều kiên biên, điều kiện ban đầu như tài liệu về mực nước, dòng chảy, độ mặn tại các vị trí biên

· Nhu cầu sử dụng nước trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai tại các vị trí trong lưu vực.

Thu thập, lựa chọn và xử lý số liệu

Kết quả thu thập số liệu bao gồm các phần nói trên được tập hợp lại theo các nút được tình bày theo thứ tự như sau. Phần số liệu chi tiết được tập hợp trong phần phụ lục

Kết quả ứng dụng

Kết quả ứng dụng được tổng hợp như sau:

A. Kết quả ứng dụng phần mềm tính toán cân bằng nước phần thượng lưu lưu vực sông

Kết quả tính toán về điện năng trên toàn bộ hệ thống đối với các công trình chính được tổng hợp theo các phương án sử dụng nước như sau. 

Phương án khai thác nguồn nước hiện trạng 2221 (năm 2005)
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1018

243

165

9

156

18.04

160
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2

Trị An

62

50

4

2765

218

2547

400

1700

3

Hàm Thuận

605

575

325

695

172

523

300

1006

4

Ña Mi

325

323

175.5

140.8

129.2

11.6

175

629

5

Thác Mơ

218

198

112

1360

110

1250

150

606

6

Cần Đơn

110
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78

165.5

85.6

79.9

4000

72

267

7

Dầu Tiếng

24.4

17

1580

470

1110

64000

1257

5231

Ghi chú:

Trên sông Đồng Nai có 2 công trình : Đa Nhim (DRA), và Trị An (TAN)

Trên sông La Ngà  có 2 công trình : Hàm Thuận  (HT), Đa Mi (DM)

Trên sông Bé có 2 công trình : Thác Mơ  (TM), Cần Đơn (CD)

Trên sông Sài Gòn   có 1 công trình : Dầu Tiếng (DT) 

Tính theo chuỗi dòng chảy 27 năm từ 1959-1993

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BASSIM TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

PHƯƠNG ÁN: 2221


Phương án khai thác nguồn nước 3331 (năm 2010)
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85.6

79.9
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1580
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1110

64000

1617

6439

Ghi chú:

Trên sông Đồng Nai có 3 công trình : Đa Nhim (DRA), Đại Ninh (DNI), và Trị An (TAN)

Trên sông La Ngà  có 3 công trình : Hàm Thuận  (HT), Đa Mi (DM), Tà Pao (TP) 

Trên sông Bé có 3 công trình : Thác Mơ  (TM), Cần Đơn (CD), Srok Phu Miêng  (SRF) 

Trên sông Sài Gòn   có 1 công trình : Dầu Tiếng (DT) 

Tính theo chuỗi dòng chảy 27 năm từ 1959-1993

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MITSIM TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

PHƯƠNG ÁN: 3331


Phương án khai thác nguồn nước 3341 (năm 2010)
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110000

1617
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Ghi chú:

Trên sông Đồng Nai có 3 công trình : Đa Nhim (DRA), Đại Ninh (DNI), và Trị An (TAN)

Trên sông La Ngà  có 3 công trình : Hàm Thuận  (HT), Đa Mi (DM), Tà Pao (TP) 

Trên sông Bé có 4 công trình : Thác Mơ  (TM), Cần Đơn (CD), Srock Fumiêng(FM), Phước Hoà  (PH) 

Trên sông Sài Gòn   có 1 công trình : Dầu Tiếng (DT) 

Tính theo chuỗi dòng chảy 27 năm từ 1959-1993

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MITSIM TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

PHƯƠNG ÁN: 3341


Phương án khai thác nguồn nước 5341 (năm 2015)
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Ghi chú:

Trên sông Đồng Nai có 5 công trình : Đa Nhim (DRA), Đại Ninh (DNI), Đồng Nai 3 (DN3) , Đồng Nai 4(DN4),  và Trị An (TAN)

Trên sông La Ngà  có 3 công trình : Hàm Thuận  (HT), Đa Mi (DM), Tà Pao (TP) 

Trên sông Bé có 4 công trình : Thác Mơ  (TM), Cần Đơn (CD), Srock Fumiêng(FM), Phước Hoà  (PH) 

Trên sông Sài Gòn   có 1 công trình : Dầu Tiếng (DT) 

Tính theo chuỗi dòng chảy 27 năm từ 1959-1993

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MITSIM TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

PHƯƠNG ÁN: 5331


Phương án khai thác nguồn nước 6341 (năm 2025)
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Ghi chú:

Trên sông Đồng Nai có 6 công trình : Đa Nhim (DRA), Đại Ninh (DNI), Đồng Nai 3 (DN3) , Đồng Nai 4(DN4), Đồng Nai 8 (DN8), và Trị An (TAN)

Trên sông La Ngà  có 3 công trình : Hàm Thuận  (HT), Đa Mi (DM), Tà Pao (TP) 

Trên sông Bé có 4 công trình : Thác Mơ  (TM), Cần Đơn (CD), Srok Phu Miêng  (SRF) , Phước Hoà (PH)

Trên sông Sài Gòn   có 1 công trình : Dầu Tiếng (DT) 

Tính theo chuỗi dòng chảy 27 năm từ 1959-1993

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MITSIM TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

PHƯƠNG ÁN: 6341


Kết quả tính toán về dòng chảy được tổng hợp đối với các vị trí hợp lưu Đồng Nai-sông Bé và hạ lưu đập Dầu Tiếng được tổng hợp đối với các phương án tính toán theo các tần suất khác nhau được trình bày như sau. Kết quả tính toán dòng chảy chi tiết tại các vị trí nút trên toàn bộ hệ thống được tập hợp trong phần phụ lục. 

Kết quả tính toán dòng chảy trung bình chuỗi 
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55.4

29.1

Tháng

 BẢNG TỔNG KẾT KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

BẰNG MÔ HÌNH MITSIM

Kết quả tính toán trung bình chuỗi 27 năm


Kết quả tính toán dòng chảy ứng với tần suất 75%
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Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

579.9

298.4

286.3

273.0

260.5

263.5

387.8

735.6

1026.4

1248.3

1218.6

650.8

310.1

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

14.1

17.5

19.8

21.6

19.7

16.4

12.2

5.9

7.4

6.9

14.1

18.3

9.0

3331

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

556.4

301.7

276.7

259.1

242.9

208.1

381.1

719.9

1001.3

1214.8

1182.2

594.9

293.9

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

14.1

17.5

19.8

21.6

19.7

16.4

12.2

5.9

7.4

6.9

14.1

18.3

9.0

3341

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

518.7

262.7

240.7

225.2

211.6

175.4

342.5

679.6

961.1

1174.7

1142.1

554.8

254.1

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

24.8

34.4

41.5

31.0

22.0

18.1

16.9

8.3

9.8

10.8

37.8

44.3

23.3

5341

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

511.7

263.9

234.57

215.06

207.9

219.58

344.94

682.22

955.48

1144.8

1110.8

509.55

251.06

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

24.8

34.4

41.544

31.048

21.976

18.064

16.856

8.256

9.808

10.76

37.816

44.296

23.296

6341

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

505.7

266.7

246.3

225.4

205.6

253.5

351.7

645.8

940.2

1083.9

1092.4

497.9

259.5

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

48.7

40.9

37.9

38.8

44.1

33.0

38.6

40.9

40.9

62.2

78.6

88.0

40.3
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Kết quả tính toán ứng với năm tần suất 75%
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Kết quả tính toán dòng chảy ứng với tần suất 90%
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Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

543.7

279.8

268.4

255.9

244.2

247.0

363.5

689.6

962.2

1170.3
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610.1

290.7
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16.4

18.5
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18.5

15.4

11.4

5.5

6.9

6.5

13.2

17.2

8.4

3331

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

521.6

282.9

259.4

242.9

227.7

195.1

357.3

674.9

938.7

1138.9

1108.3

557.8

275.6
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13.2

16.4

18.5

20.3

18.5

15.4

11.4

5.5

6.9

6.5

13.2

17.2

8.4

3341

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

486.3

246.3

225.7

211.1

198.4

164.5

321.1

637.1

901.0

1101.3

1070.7

520.1

238.2

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

23.3

32.3

38.9

29.1

20.6

16.9

15.8

7.7

9.2

10.1

35.5

41.5

21.8

5341

Hợp lưu Đ.Nai- S. Bé

479.7

247.4

219.91

201.62

194.9

205.86

323.38

639.58

895.76

1073.3

1041.4

477.71

235.37

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

23.3

32.25

38.948

29.108

20.603

16.935

15.803

7.74

9.195

10.088

35.453

41.528

21.84

6341
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474.1

250.1

230.9

211.3

192.8

237.7

329.7

605.4

881.4

1016.2

1024.2

466.7

243.3

Hạ lưu đập Dầu Tiếng

48.0

40.7

37.8

38.6

43.3

33.0

38.6

40.9
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Kết quả tính toán dòng chảy ứng với tần suất 95%
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507.4

261.1
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339.3

643.7

898.1
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453.9

229.8
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447.7
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B. Kết quả ứng dụng mô hình thuỷ lực tính toán cân bằng nước phần hạ lưu lưu vực sông

Bài toán hiện trạng, kết quả mô phỏng đợt đo 04/2000

Dựa vào tài liệu đợt đo mới nhất từ 28 tháng 3 đến 14 tháng 04 năm 2000 với 02 trạm đo H-Q trên sông Sài Gòn tại vị trí Dầu Tiếng và Bến Than cùng các trạm mực nước, độ mặn trên hệ sông Đồng Nai-Sài Gòn để mô phỏng bài toán mùa cạn. Biên của bài toán tưới là mực nước tại trạm Vàm Kênh, Vũng Tàu theo tài liệu của đài Khí tượng thủy văn thành phố HCM từ 20/3 đến 30/4/2000 trong đó khai thác kết quả từ 01-30/4. Lưu lượng bình quân ngày tại Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây thay đổi từ 18-20 m3/s, tại Bến Đá trên sông Vàm Cỏ Đông từ 10-11 m3/s, sau hợp lưu Đồng Nai-Sông Bé từ 265-270 m3/s, hồ Dầu Tiếng xả về hạ lưu 0-141 m3/s; sử dụng lượng nước hồi quy và nhu cầu dùng nước từ phía Đông kênh Bo Bo đến sông Đồng Nai. Lưu lượng gia nhập sông Vàm Cỏ Tây được trích từ bài toán mùa kiệt toàn đồng bằng. Các công trình trên hệ thống sông lúc này gồm Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn, Đa Nhim (Dran), Trị An trên sông Đồng Nai, Hàm Thuận-Đa Mi trên sông La Ngà, Thác Mơ trên sông Bé.

Kết quả mực nước và độ mặn vài vị trí trên các sông chính tổng hợp như sau:

	Tên trạm
	Hmax (m)

Thực đo   Tính toán
	Hmin (m)

Thực đo  Tính toán
	Hbq (m)

Thực đo  Tính toán

	Mộc Hoá
	0.76          0.78
	-0.28       -0.35
	0.46          0.35

	Tuyên Nhơn
	0.83          0.82
	-0.67       -0.75
	0.33          0.25

	Tân An
	1.19          1.22
	-1.24      -1.23
	0.20          0.14

	Gò Dầu Hạ
	0.83          0.82
	-0.56       -0.51
	0.37          0.32

	Bến Lức
	1.07          1.15
	-1.12       -1.13
	0.21          0.15

	Biên Hoà
	1.53          1.50
	-1.33       -1.24
	0.42          0.36

	Nhà Bè
	1.31          1.39
	-1.64      -1.48
	0.15          0.11

	Dầu Tiếng
	1.36          1.33
	 0.60        0.96
	1.13          1.16

	Bến Than
	1.23          1.19
	-1.25      -1.11
	0.45          0.36

	Thủ Dầu Một
	1.18          1.19
	-1.58      -1.22
	0.27          0.23

	Phú An
	1.29          1.33
	-1.57      -1.37
	0.22          0.15


	Tên trạm
	Smax (g/l)

Thực đo   Tính toán
	Smin (g/l)

Thực đo  Tính toán
	Sbq (g/l)

Thực đo  Tính toán

	Tân An
	1.10          1.21
	0.50        0.45
	0.80          0.78

	Bến Lức
	2.80          2.55
	0.70        0.89
	1.22          1.76

	Nhà Bè
	4.10          6.80
	0.00        3.21
	1.45          5.55


Vào thời đoạn mùa kiệt tháng 4 năm 2000 mực nước trên hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai có xu thế giảm dần và biến đổi lớn từ thượng lưu xuống hạ lưu. Qua tính toán mô phỏng, mực nước bình quân tháng 4 trên sông Sài Gòn tại vị trí Dầu Tiếng là 1.16 m, Bến Than 0.36 m đến Phú An giảm còn 0.19 cm; chênh lệch mực nước tương đối cao một phần do hồ Dầu Tiếng xả qua đập tràn xuống hạ lưu với lượng nước gần như trọn tháng khoảng 100 m3/s, dòng chảy này kết hợp lượng nước điều tiết khoảng 265 m3/s trên sông Đồng Nai về Nhà Bè với gần 320 m3/s, lưu lượng trên góp phần cải thiện đáng kể môi trường nước ở hạ lưu và tạo ảnh hưởng tương đối tốt đến hệ sông Vàm Cỏ, lưu lượng bình quân tính toán trên sông Sài Gòn tại Bến Than 82.8 m3/s, tại Phú An 94.7 m3/s. Sông VCĐ trong mùa khô có lưu lượng cơ bản dòng nguồn nhỏ, nay nhờ vào lưu lượng xả và hồi quy từ kênh Tây, kênh Đông cuả hồ Dầu Tiếng về đã giúp cải thiện chất lượng nước và góp phần đẩy mặn. Sông VCT nhờ hệ thống tiếp nước từ sông Tiền qua hệ kênh trục vùng ĐTM giúp gia tăng lượng nước ngọt. Lưu lượng bình quân tính toán trên sông VCT tại Mộc Hoá 30.7 m3/s, Tuyên Nhơn 51.0 m3/s và Tân An 68.2 m3/s; trên sông VCĐ tại Gò Dầu 39.7 m3/s, Xuân Khánh 42.6 m3/s và Bến Lức 46.5 m3/s, nhờ đó độ mặn Max 4 g/l tháng 04/2000 không xâm nhập sâu trên các khung trục chính, trên sông VCT độ mặn Max tại Tân An là 1.21 g/l, tại Bến Lức trên sông VCĐ là 2.55 g/l, tại Phú An trên sông SàiGòn 4.40 g/l. Trên sông Đồng Nai, độ mặn Max tính toán 6,80 g/l tại Nhà Bè có thiên lớn so với thực đo 4.10 g/l nhưng hợp với tài liệu quan trắc của trạm trong các năm qua từ 6.5-9,0 g/l.

Kết quả tính toán đánh giá diễn biến mặn theo các phương án phát triển nguồn nước

Nhằm đánh giá ảnh hưởng xâm nhập mặn qua các phương án phát triển trên sông Sài gòn và vùng phụ cận trong giai đoạn bất lợi về nguồn nước đến, nhu cầu dùng nước trong các tháng mùa kiệt I, II, III, IV tần suất 75% và nhất là ảnh hưởng xâm nhập mặn ở hạ lưu tăng cao.

Biên dưới là mực nước giờ tháng I, II, III và IV tại Vàm Kênh, Vũng Tàu ứng với tần suất 75%, biên mặn tại trạm Vàm Kênh từ 23-25 g/l, biên mặn tại trạm Vũng Tàu từ 28-30 g/l.

Có 04 trường hợp, mổi trường hợp tính cho 5 phương án

	STT
	Trường hợp
	Phương án

	1
	Trung bình chuổi số liệu 27 năm
	1
	2A
	2B
	3
	4

	2
	Tần suất 75%
	1
	2A
	2B
	3
	4

	3
	Tần suất 90%
	1
	2A
	2B
	3
	4

	4
	Tần suất 95%
	1
	2A
	2B
	3
	4


Trong đó:



Phương án 1: Phương án hiện trạng



Phương án 2A: Phương án năm 2010



Phương án 2B: Phương án năm 2010

Phương án 3: Phương án năm 2015



Phương án 4: Phương án năm 2020

Các phương án khai thác nguồn nước được thể hiện trong phần II.3 các phương án tính toán ở trên. Các nhu cầu nước ứng với các giai đoạn phát triển ở phần hạ lưu được tổng hợp và thể hiện thông qua các phương án như trình bày ở sau đây:

a/ Phương án hiện trạng (PA HT): 

· Trên sông Đồng Nai, các nhà máy nước sử dụng 36.9 m3/s

· Trên sông Sài Gòn, nhà máy nước Bến Than chưa hoạt động

· Dầu Tiếng xả sang sông VCĐ khoảng 6.5 m3/s 

Phương án hiện trạng (PA HT) được trình bày trong bảng tóm tắt cung, cầu và kết quả tính toán dưới đây:

	Vị trí
	Tháng I

   Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng II

   Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng III

   Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng IV

   Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)

	S.Ñoàng Nai
	284.89   50.97
	269.57   53.60
	261.66   40.49
	259.73   43.01

	S.Sài Gòn
	 43.48   18.44
	 42.14    17.14
	 45.69    15.90
	 44.18    14.12

	S. VCÑ
	 50.66   30.75
	 50.11    40.80
	 36.75    22.05
	 39.96    23.58


	Tên trạm
	Tháng I

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng II

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng III

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng IV

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)

	Biên Hoà
	 239.0    0.05
	 226.2    0.06
	 222.1    0.07
	 220.8    0.06

	Bến Than
	  16.6     0.32
	  19.5     0.32
	  27.9     0.35
	  28.9     0.37

	Xuân Khánh
	  22.7     1.15
	  16.7     1.50
	  18.7     1.40
	  21.1     1.22


b/ Phương án sử dụng nước tại chổ (PA 2A): 

· Trên sông Đồng Nai, các nhà máy nước sử dụng 36.9 m3/s

· Trên sông Sài Gòn, các nhà máy nước sử dụng 10.66 m3/s

· Dầu Tiếng không xả sang sông VCĐ 

Phương án 2A được trình bày trong bảng tóm tắt cung, cầu và kết quả tính toán dưới đây:

	Vị trí
	Tháng I

  Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng II

  Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng III

  Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng IV

  Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)

	S.Ñoàng Nai
	 342.89   50.97
	 327.57   53.60
	 319.65   40.49
	 317.73   43.01

	S.Sài Gòn
	  43.88   28.94
	  42.63    27.64
	  46.19    26.40
	  43.68    24.62

	S. VCÑ
	  29.16   10.95
	  25.53    13.77
	  18.55    08.85
	  20.24    09.96


	Tên trạm
	Tháng I

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng II

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng III

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng IV

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)

	Biên Hoà
	 296.7    0.04
	 283.9    0.05
	 279.9    0.04
	 278.6    0.04

	Bến Than
	  20.8     0.32
	  22.5     0.34
	  31.6     0.33
	  31.9     0.38

	Xuân Khánh
	  19.1     1.27
	   14.4     1.50
	  13.1     1.47
	  13.4     1.45


c/ Phương án nhận nước từ lưu vực sông Bé (PA 2B): 

· Trên sông Đồng Nai, các nhà máy nước sử dụng 36.9 m3/s

· Trên sông Sài Gòn, các nhà máy nước sử dụng 10.66 m3/s

· Dầu Tiếng xả sang sông VCĐ từ 29-46 m3/s

Phương án 2B được trình bày trong bảng tóm tắt cung, cầu và kết quả tính toán dưới đây:

	Vị trí
	Tháng I

 Qnguoàn-Qcaàu

        (m3/s)
	Tháng II

 Qnguoàn-Qcaàu

       (m3/s)
	Tháng III

 Qnguoàn-Qcaàu

       (m3/s)
	Tháng IV

 Qnguoàn-Qcaàu

       (m3/s)

	S.Ñoàng Nai
	 289.47   50.97
	 274.05   53.60
	 271.67   40.49
	 263.55   43.01

	S.Sài Gòn
	  56.68   28.94
	  56.33    27.64
	  58.39    26.40
	  58.68    24.62

	S. VCÑ
	  71.80   50.19
	  88.14    63.96
	  57.08    38.25
	  51.42    31.26


	Tên trạm
	Tháng I

  Qbq     Smax 

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng II

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng III

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)
	Tháng IV

  Qbq     Smax

 (m3/s)     (g/l)

	Biên Hoà
	 243.5    0.05
	 230.7    0.06
	 232.1    0.06
	 224.6    0.05

	Bến Than
	  30.5     0.28
	  32.1     0.29
	  41.3     0.29
	  42.6     0.31

	Xuân Khánh
	  24.4     1.15
	  29.0     1.21
	   23.8    1.40
	  24.6     1.22


Phương án hiện trạng (PA HT): Với các công trình hiện có trên hệ thống Sông Bé-Đồng Nai, lượng nước ngọt dồi dào góp phần giảm xâm nhập mặn ở hạ lưu, ranh mặn Max 1 g/l giới hạn ở vị trí Long Tân (108-110 km từ Biển). Trên sông Sài Gòn, nguồn nước ngọt do công trình Dầu Tiếng xả về hạ lưu cùng luợng nước hồi quy đảm bảo tốt nhu cầu dùng nước và cải thiện mặn trên sông, ranh mặn Max 1 g/l quanh vị trí Phú An (98-100 km từ Biển), do chưa hoạt động trạm bơm Bến Than nên công trình Dầu Tiếng xả sang sông VCĐ các tháng mùa kiệt 7.5 m3/s giúp giải quyết nước tưới cho nông nghiệp và cải thiện chất lượng nước trên sông, ranh mặn Max 1 g/l quanh vị trí Thạnh Đông (124-128 km từ Biển).

Phương án sử dụng nước tại chỗ (PA 2A): Ngoài các công trình hiện có, trên sông Đồng Nai sẽ có thêm dự án Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, nhờ đó lưu lượng sau hợp lưu Trị An-Sông Bé tăng thêm khoảng 55 m3/s góp phần quan trọng đẩy lùi xâm nhập mặn ở hạ lưu, mặn Max trên sông Đồng Nai từ Phú Hữu đến Nhà Bè giảm khoảng 0.5 đến 1 g/l so với hai phương án trên. Trên sông Sài Gòn, nhu cầu dùng nước có tăng lên nhưng nhờ nguồn nước ngọt về hạ lưu tăng trên sông Đồng Nai đã góp phần giảm mặn dọc sông Sài Gòn phía hạ lưu, độ mặn Max từ Phú An đến hợp lưu sông Đồng Nai giảm 0.4-0.6 g/l. Trên sông Vàm Cỏ Đông, lượng nước hồi quy từ các khu tưới là nhỏ nhất trong các phương án trong lúc đó nhu cầu dùng nước dọc sông không đổi nên mặn dọc sông có tăng lên, độ mặn Max từ Xuân Khánh đến Bến Lức tăng thêm khoảng 0.2-0.5 g/l.

Phương án nhận nước từ lưu vực sông Bé (PA 2B): So với (PA HT), ngoài các công trình hiện có, trên sông Bé sẽ có thêm dự án Phước Hoà, giúp lưu lượng kiệt đổ về tăng khoảng 5 m3/s và làm giảm nhẹ độ mặn trên sông Đồng Nai một ít. Trên sông Sài Gòn, nguồn nước ngọt tăng thêm so với nhu cầu dùng nước nên cũng giảm nhẹ mặn dọc sông phía hạ lưu. Trên sông VCĐ, nước từ công trình Dầu Tiếng xả sang là lớn nhất trong các phương án nên dù có tăng thêm nhu cầu dùng nước dọc sông nhưng đây là phương án có nguồn nước ngọt trên sông dồi dào nhất cùng giá trị độ mặn dọc sông tương đối là nhỏ nhất. 

Qua 04 trường hợp tính toán với các biện pháp công trình, nhu cầu dùng nước dọc sông khác nhau cho thấy đều thoả mản tiêu chuẩn nước phục vụ sinh hoạt tại các vị trí trạm bơm trên hai sông Đồng Nai và sông Sài Gòn (Cl‑ < 250mg/l) 

Đánh giá kết quả 


Các kết quả tính toán cho biết được dòng chảy theo bước thời gian tháng tại các nút (tuyến công trình) theo các phương án khai thác nguồn nước khác nhau trên hệ thống sông trong lưu vực. Số liệu dòng chảy áp dụng cho tính toán cân bằng là chuỗi 27 năm từ năm 1959-1993. Các kết quả tính toán dòng chảy bằng phần mềm tính toán cần bằng này dựa trên cơ sở chuỗi số liệu nêu trên phù hợp với kết quả tính toán  trước đây cũng như kết quả tính toán của các nghiên cứu khác. 


Kết quả tính toán về điện năng các công trình thuỷ điện phù hợp với các kết quả tính toán ở các giai đoạn nghiên cứu khác nhau của các đơn vị  chuyên môn khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng việc ứng dụng phền mềm tính toán cân bằng nước này cũng khá phù hợp với thực tiễn.
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